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I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

· Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty CP số: 0100123319
· Vốn điều lệ: 11.486.000.000 đồng

· Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.486.000.000 đồng
· Địa chỉ: Số 489 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

· Số điện thoại: 04 – 3.8544314

· Sè fax: 04 – 3.8542851

· Website: Http:// www.Vinaremon.com.vn 
· Mã cổ phiếu: REM

2. Quá trình hình thành và phát triển


- Tiền thân khởi đầu là xưởng tu sửa phục chế thuộc Cục bảo tồn bảo tàng từ năm 1964.

- Quyết định số 126/VH-QĐ ngày 30/6/1987 của Bộ Văn hóa về việc thành lập Xí nghiệp thi công tu bổ di tích là tiền thân chính thức của Công ty ngày nay.


- Quyết định số 279/1998/QĐ-BVHTT ngày 27/2/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hợp nhất Công ty Tu bổ di tích trung ương và Công ty Thiết bị văn hóa thành Công Ty Tu bổ Di tích và Thiết bị văn hóa trung ương.


- Quyết định 4651/QĐ-BVHTT ngày 09/10/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin về việc duyệt phương án và chuyển Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương thành Công ty cổ phần. 

- Chính thức trở thành Công ty CP Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương từ ngày 13/4/2007, được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp Đăng ký kinh doanh. Sau 5 năm hoạt động với tư cách là Công ty cổ phần, ĐHĐCĐ nhiệm kỳ năm 2012 đã quyết định sửa đổi Điều lệ lần 2 và đổi tên Công ty là: Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon.


- Đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì năm 2002, Huân chương lao động hạng Nhất năm 2008.

- Trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 1694/UBCK-QLPH ngày 18/8/2009 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc đăng ký công ty đại chúng và lên sàn UPCOM kể từ ngày 22/02/2010.


- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 của Chính phủ.


- Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010.


- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2011.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

* Ngành nghề kinh doanh: 

· Lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình, dự toán và tổng dự toán đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá, thiết kế các công trình dân dụng và các công trình công nghiệp. Tư vấn lập hồ sơ, thẩm tra, thẩm định hồ sơ đấu thầu thiết kế (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề cho phép), thi công các dự án tu bổ di tích, giám sát thi công xây dựng: dân dụng và công nghiệp;

· Thi công tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hoá, thi công các công trình cầu, đường trong khu di tích hoặc liên quan đến khu di tích. Xây dựng công trình dân dụng và công trình khác;

· Thi công các loại tượng đài và tranh hoành tráng;

· Chế biến và kinh doanh các mặt hàng từ gỗ; kinh doanh các sản phẩm văn hoá truyền thống, sản phẩm mộc mỹ nghệ, mộc nội thất, phục trang, đạo cụ nghệ thuật đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu;

· Kinh doanh các vật liệu cho tu bổ di tích, xây dựng công trình văn hoá;

· Kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa thiết bị kỹ thuật, thiết bị nội thất cho ngành văn hoá và cho dân dụng. Sản xuất, thiết kế các chi tiết, lắp ráp và sửa chữa các thiết bị cơ khí, điện, vô tuyến điện tử phục vụ cho ngành văn hoá và dân dụng;

· Kinh doanh các dịch vụ văn hoá - thể thao – du lịch nghỉ ngơi giải trí (trừ loại hình vui chơi giải trí Nhà nước cấm);

· Tư vấn, môi giới hợp tác đầu tư (không bảo gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính);

· Xuất, nhập khẩu trực tiếp và kinh doanh các thiết bị, vật tư, sản phẩm phục vụ ngành văn hoá và nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật;

· Tư vấn đầu tư; môi giới đầu tư, kinh doanh và cho thuê nhà;

· Tư vấn, quản lý dự án, kiểm định và đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng;

· Thiết kế, thi công hệ thống phòng chống mối mọt;

· Thi công xây dựng các công trình kết cấu thép, công trình thể thao, các công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm hạ thế đến 35KV các các công trình cấp thoát nước.

· Bảo quản, tu sửa, phục chế cổ vật, tranh và các hiện vật bảo tàng.

· Tư vấn đánh giá tác động và xử lý bảo vệ môi trường. Thiết kế và thi công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường, công trình thuỷ lợi

· Kinh doanh lữ hành, nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

· Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh miền Bắc và Miền Trung.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

                     mô hình quản trị công ty



Cơ cấu bộ máy quản lý:
1- Hội đồng quản trị: gồm 5 người

- Ông Bùi Triệu Xạ


Chủ tịch HĐQT 

- Ông KSXD Trần Văn Khanh

Thành viên

- Ông KTS Đoàn Bá Cử


Thành viên

- Ông Trần Quốc Chung


Thành viên

- Ông Hồ Hữu Hành


Thành viên

2- Ban kiểm soát: gồm 3 người

- Ông Hoàng Văn Linh


Trưởng ban

- Ông Tạ Hoài Hạnh


Thành viên

- Ông Nguyễn Hữu Ninh


Thành viên

3- Ban giám đốc: gồm 3 người

- Ông Trần Văn Khanh 


Tổng giám đốc Công ty

- Bà Phạm Kim Dung 


Phó Tổng giám đốc Công ty

- Ông Trần Anh Tuấn 


Phó Tổng giám đốc Công ty

4- Các phòng ban tham mưu nghiệp vụ của công ty: 04 phòng


- Văn phòng


- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật


- Phòng Tài chính - Kế toán và Kế toán trưởng công ty


- Phòng Tổ chức – Nhân sự

5- Các đơn vị trực thuộc công ty: gồm 2 Chi nhánh; 4 Xí nghiệp; 2 Văn phòng thiết kế; Văn phòng đại diện Hải Phòng; 


- Chi nhánh Miền Trung


- Chi nhánh Miền Nam


- Xí nghiệp thi công số 1


- Xí nghiệp thi công số 2


- Xí nghiệp thi công số 3


- Xí nghiệp thi công số 6


- Văn phòng Tư vấn thiết kế số 1


- Văn phòng Tư vấn thiết kế số 2


- Văn phòng đại diện Hải Phòng

5. Định hướng phát triển


Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon tiền thân là Công ty CP Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương, được chuyển đổi từ Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương theo Quyết định số 4651/QĐ-BVHTT ngày 09/10/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin. Là DNNN đầu ngành có truyền thống xây dựng và trưởng thành lâu dài trong công tác tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá nghệ thuật trên cả nước, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn di sản nước nhà.

Trong những năm qua, Công ty không ngừng phát triển về mọi mặt, hoạt động đa ngành. Công ty đã và đang thực hiện nhiều công trình có quy mô lớn, có giá trị lịch sử văn hoá và kiến trúc nghệ thuật cao, hoàn thành với chất lượng tốt được giới chuyên môn và công luận đánh giá cao. Nhiều công trình được gắn biển kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Năm 2010 Công ty vinh dự lần đầu tiên được tặng “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” và được Chính phủ tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010”.

Định hướng tầm nhìn “NHÀ TU Bổ DI TÍCH HÀNG ĐầU VIỆT NAM Và ĐÔNG NAM á”, Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon không ngừng kế thừa truyền thống và đổi mới phát triển, không ngừng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, phát triển năng lực SXKD, phát huy di sản, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và xây dựng Công ty ngày một lớn mạnh.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2012 Công ty đã tổ chức thi công hoặc tư vấn cho tổng số trên 30 công trình. Đã hoàn thành có chất lượng và tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng có ý nghĩa chính trị lớn như: Di chuyển bia và xây dựng đền Vua Lê Thái Tổ ở Sìn Hồ - Lai Châu; Xây dựng quần thể đền tháp Chăm. Năm 2012 cũng ghi dấu công trình đầu tiên của Công ty ở nước ngoài: Nội thất đền thờ Bác Hồ tại Lào, hoàn thành kỷ niệm năm hữu nghị Việt - Lào; Các công trình Vọng Lâu trên cầu Bạch Hổ, Trường Lang tại Huế; Cụm công trình tại Tây Ninh, tại Hà Nam... được đánh giá tốt. Những kết quả ấy ngoài việc hoàn thành SXKD của Công ty, đã đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của ngành văn hóa, của các địa phương.
Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả kinh doanh
	Tỷ lệ  hoàn thành

	
	
	Thực hiện năm 2011
	Kế hoạch

năm 2012
	Thực hiện năm 2012
	Thực hiện năm 2011/2012 
	KH/thực hiện năm 2012

	-  Doanh thu
	Triệu đồng
	180.557
	160.000
	151.441
	83,9%
	94,7 %

	- Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	4. 484
	3.600
	3.898
	86,9%
	108,3%

	- Lợi nhuận sau thuế
	Triệu đồng
	3.362
	2.700
	2.820
	83,9%
	104,4%

	- Tỷ lệ trả cổ tức
	%
	18
	14,5
	15
	83,3%
	103,4%

	- Thu nhập bình quân đầu người
	Đồng

/ng/thg
	4.500.000
	4.800.000
	5.000.000
	111,1%
	104,2%


2. Tổ chức và nhân sự 

· Danh sách Ban điều hành: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt lý lịch
	Tỷ lệ cổ phần

	1
	Trần Văn Khanh
	Tổng giám đốc
	- Năm sinh: 10/12/1961

- Bằng cấp: Thạc sĩ – Kỹ sư xây dựng

- Quá trình công tác: từ năm 1982 đến nay.


	11,87%

	2
	Đoàn Bá Cử
	Nguyên Tổng giám đốc
(nghỉ hưu từ 1/4/2013)
	- Năm sinh: 23/12/1952
- Bằng cấp: Thạc sỹ-KTS
- Quá trình công tác: từ năm 1977 đến nay.
	5,01%

	3
	Phạm Kim Dung
	Phó tổng giám đốc
	- Năm sinh: 26/7/1961

- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế

-  Quá trình công tác: từ năm 1983 đến nay.
	0,18%

	4
	Trần Anh Tuấn
	Phó tổng giám đốc
	- Năm sinh: 29/8/1957

- Bằng cấp: Thạc sĩ – Kiến trúc sư

- Quá trình công tác: từ năm 1980 đến nay.
	1,25%

	5
	Phạm Thuý Ngọc
	Kế toán trưởng
	- Năm sinh: 3/2/1963
- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác: từ năm 1983 đến nay.
	0,32%

	6
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
	- Năm sinh: 5/5/1959
- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác: từ năm 1978 đến nay.
	1,39%

	7
	Ngô Thị Lục
	Chánh Văn phòng
	- Năm sinh: 24/12/1961

- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác: từ năm 1985 đến nay.
	0,21%

	8
	Lê Thị Kim Lan
	Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự
	- Năm sinh: 22/2/1961
- Bằng cấp: Cử nhân lịch sử
- Quá trình công tác: từ năm 1986 đến nay.
	0,17%


· Những thay đổi trong ban điều hành: Thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật từ ngày 01/04/2013:
+ Ông Đoàn Bá Cử: Tổng giám đốc nghỉ hưu từ 01/04/2013.

+ Ông Trần Văn Khanh: Tổng giám đốc từ ngày 01/04/2013.
· Số lượng viên chức, người lao động: 115 người. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Dự án đang cùng đối tác triển khai, thực hiện theo kế hoạch.
4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính
Đơn vị tính: Tr.đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	% tăng giảm

	* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
	
	
	

	Tổng giá trị tài sản
	151.628.792
	117.673.559
	-22,39%

	Doanh thu thuần
	180.557
	151.441
	-16,13%

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3.784
	2.550
	-32,61%

	Lợi nhuận khác 
	700
	1.347
	+92,43%

	Lợi nhuận trước thuế
	4.484
	3.898
	-13,07%

	Lợi nhuận sau thuế
	3.362
	2.820
	-16,12%

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	18%
	15%
	


b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/NỢ ngắn hạn
	1,12
	1,14
	

	· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

                Nợ ngắn hạn
	0,75
	0,72
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,86
	0,83
	

	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	6.5
	4,86
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân
	3,18
	3,13
	

	+   Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	1,19
	1,29
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần
	1,86
	1,86
	

	· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	16,5
	14,05
	

	· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	2,21
	2,39
	

	· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	1,86
	1,68
	


5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần: 

- Vốn điều lệ: 11.486.000.000 đồng (Mười một tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn)


- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần. Tổng số cổ phần công ty phát hành 1.148.600 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:


- Tổng số cổ đông (tính đến ngày chốt danh sách 05/04/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) là 87 cổ đông.

 + Vốn thuộc sở hữu nhà nước thuộc SCIC: 2.817.000.000 đồng (tương ứng 281.700 cổ phần) chiếm 24.53% vốn điều lệ.


+ Vốn của các cổ đông cá nhân khác (86 cổ đông): 8.669.000.000 đồng (tương ứng 866.900 cổ phần) chiếm 75.47% vốn điều lệ.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
Năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2 trong bối cảnh hợp đồng chuyển tiếp cũng như hợp đồng thắng thầu mới ít. Nhưng với sự đoàn kết, nhất trí, với sự phối hợp lãnh đạo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành với Đảng uỷ và của các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty, Công ty đã nỗ lực triển khai 7 giải pháp đồng bộ, mở rộng lĩnh vực, khuyến khích các mô hình hoạt động tự chủ SXKD để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:
Năm 2012 Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đã quản lý, điều hành tốt Công ty. Đã có các biện pháp quyết liệt, hợp lý và tiết giảm chi phí hơn nên doanh thu tuy có giảm song các chỉ tiêu chính như lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức, việc làm, thu nhập người lao động và công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Với những thành tích đã đạt được, chúng ta đánh giá đây là năm thành công của Công ty.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty


Trong năm 2012 Ban giám đốc và các đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao. Ban giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng pháp luật, đúng điều lệ, quy chế và các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đánh giá mối quan hệ làm việc giữa Ban giám đốc với HĐQT, Ban kiểm soát và Đảng uỷ đã tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, điều lệ và vì sự phát triển bền vững của Công ty. Ban giám đốc đã phát huy tính năng động sáng tạo, nỗ lực tìm kiếm hợp đồng, tiết kiệm chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Mục tiêu chung:


ổn định SXKD, tiếp tục thực hiện chiến lược “hiệu quả kinh tế xã hội và phát triển bền vững”. Đảm bảo việc làm, quyền lợi Công ty, cổ đông và người lao động.

- Các chỉ tiêu kế hoạch:


+ Doanh thu: 150 tỷ đồng


+ Lợi nhuận trước thuế: 3.600 triệu đồng


+ Lợi nhuận sau thuế: 2.700 triệu đồng


+ Tỷ lệ trả cổ tức: 15%


+ Thu nhập bình quân đầu người: 5 triệu đồng/người/tháng.


+ Tiếp tục thực hiện dự án 69 Vũ Trọng Phụng theo kế hoạch: Giải phóng mặt bằng ngõ 69 Vũ Trọng Phụng, hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiếp tục triển khai dự án.

V. Quản trị công ty:
1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

+ Ông Bùi Triệu Xạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị sở hữu: 80.510 cổ phần chiếm 7,01% vốn điều lệ.

+ Ông Đoàn Bá Cử – Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu: 57.510 cổ phần chiếm 5,01% vốn điều lệ


+ Ông Trần Văn Khanh – Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu: 136.290 cổ phần chiếm 11,87% vốn điều lệ.


+ Ông Trần Quốc Chung – Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu: 32.120 cổ phần chiếm 2,79% vốn điều lệ.


+ Ông Hồ Hữu Hành – Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu: 178.530 cổ phần chiếm 15,54% vốn điều lệ.
b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, HĐQT đã bầu Chủ tịch làm việc chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ điều hành. Năm 2012 HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp, kịp thời đưa ra những quyết sách trong quản lý, lãnh đạo công ty. Nội dung các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo. Các tài liệu đều được gửi đến các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan trước 7 ngày làm việc theo quy định của Điều lệ Công ty để các thành phần dự họp đủ điều kiện nghiên cứu thảo luận, bàn bạc kỹ càng với tinh thần trách nhiệm cao trước khi biểu quyết. Nội dung các cuộc họp đều cụ thể, thiết thực sát với tình hình thực tiễn hoạt động và phát triển của Công ty, được cổ đông và người lao động tín nhiệm.


HĐQT thực hiện tốt mối quan hệ làm việc với Đảng uỷ và Ban kiểm soát theo quy định của Đảng uỷ, pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm soát

+ Ông Hoàng Văn Linh – Trưởng Ban kiểm soát sở hữu: 1.000 cổ phần chiếm 0,09% vốn điều lệ.

+ Ông Tạ Hoài Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát sở hữu: 105.000 cổ phần chiếm 9,14% vốn điều lệ.

+ Ông Nguyễn Hữu Ninh – Thành viên Ban kiểm soát sở hữu: 50 cổ phần chiếm 0,004% vốn điều lệ.

3. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc:
	STT
	Họ và Tên
	Thù lao 1 tháng

(®ång/th¸ng)
	Tổng cả năm

(đồng)

	
	Hội đồng quản trị
	
	

	1
	Bùi Triệu Xạ - Chủ tịch
	7.318.500
	87.822.000

	2
	Trần Văn Khanh
	1.400.000
	16.800.000

	3
	Đoàn Bá Cử
	1.400.000
	16.800.000

	4
	Trần Quốc Chung
	1.400.000
	16.800.000

	5
	Hồ Hữu Hành
	1.400.000
	16.800.000

	
	Ban kiểm soát
	
	

	1
	Hoàng Văn Linh – Trưởng Ban
	1.400.000
	16.800.000

	2
	Tạ Hoài Hạnh
	800.000
	9.600.000

	3
	Nguyễn Hữu Ninh
	800.000
	9.600.000



- Ban tổng giám đốc được trả lương theo hệ số lương và kết quả kinh doanh của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện đầy đủ báo cáo, kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán. Hội đồng quản trị đã thông qua toàn bộ tài liệu và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2013.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty xin gửi kèm theo báo cáo này toàn bộ các báo cáo đệ trình Đại hội đồng cổ đông (kể cả báo cáo kiểm toán) để công bố thông tin.

	Nơi nhận
  - UBCK NN

  - SGDCK
  - Lưu VT, Tký CT
	Người công bố thông tin
Phó tổng giám đốc
Phạm Kim Dung








































































































Đại hội đồng cổ đông








- Các Văn phòng tư vấn thiết kế





- Các Xí nghiệp công trình 














Chi nhánh miền trung








Kế toán trưởng


Và Phòng 


Tài chính –Kế toán





Phòng 


Kế hoạch – Kỹ thuật











Phòng 


Tổ chức – nhân sự











Văn phòng 




















Văn phòng đại diện 


Hải phòng











Chi nhánh miền nam











hội đồng khoa học 








 Ghi chú:





       : Quan hệ quản lý, điều hành.


         : Quan hệ chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra của các phòng hoặc quan hệ kiểm soát, kiểm tra  của BKS.











Các phó tổng Giám đốc





Hội đồng quản trị





Ban kiểm soát








Tổng Giám đốc 
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